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UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN Ở PHỔI DI CĂN NỘI NHÃN 

THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN 
 

TRẦN HÒA - Khoa GPBL Bệnh viện C Đà nẵng 
Tạ VĂN Tờ - khoa GPBL Bệnh viện K Hà Nội 

Tóm tắt 
Mục tiêu: U ác tính di căn đến mắt thường ít gặp, có 

tỷ lệ mắc bệnh thấp.Chúng tôi thông báo một trường 
hợp ung thư biểu mô tuyến di căn nội nhãn có biểu 
hiện khá điển hình về lâm sàng và giải phẫu bệnh ở 
Bệnh viện C Đà nẵng, nhằm rút kinh nghiệm trong 
chẩn đoán,điều trị và theo dõi bệnh nhân:  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: tổng 
quan các ghi nhận về các đặc điểm lâm sàng và giải 
phẫu bệnh từ bệnh nhân và hồi cứu những y văn có 
liên quan. 

Kết quả: Bệnh nhân nam 61 tuổi xuất hiện đau mắt, 
giảm thị lực và tăng nhãn áp ở mắt phải sau 5 tháng 
được điều trị hóa chất do bị ung thư phổi trái, qua siêu 
âm và CT, phát hiện khối tổn thương nội nhãn. Bệnh 
nhân được lấy bỏ nhãn cầu, kết quả mô bệnh học cho 
thấy một trường hợp ung thư biểu mô tuyến của phổi di 
căn mắt với các dấu ấn miễn dịch được bộc lộ CK 7 
(++ +), CK20(-), CEA(+++) và TTF-1(+++). Mặc dù 
triệu chứng di căn hiếm khi thể hiện nhưng cũng cần 
phải lưu ý trên những bệnh nhân ung thư có dấu hiệu 
giảm thị lực, Ung thư di căn mắt cần phải được nghĩ 
đến ở những tổn thương nội nhãn trên những bệnh 
nhân có tiền sử ung thư. 

Chẩn đoán về mô bệnh học hổ trợ tốt cho việc xác 
định vị trí của u nguyên phát và góp phần trong chẩn 
đoán và điều trị. 

Kết luận: Chẩn đoán di căn mắt phải được đặt ra 
trên một bệnh nhân có tiền sử ung thư và giảm thị lực 
hoặc bất kỳ những triệu chứng về mắt 

summary 
INTRAOCULAR METASTASES FROM LUNG 

ADENOCARCINOMA: CASE REPORT AND REVIEW 
OF LITERATURE 

Background: Eyes metastases of maglignant tumor 
are not common; we report a case with 
clinicopathological correlation of metastatic 
adenocarcinoma of the lung to intraocular in Hospital C 
Danang. 

Methods: We review the clinical and pathological 
record of patient and appropriate literature. 

Results: A 61 year old man deveploped 
pain,decreased visual and glaucoma in his right 
eye;five months after undergoing chemotherapy of the 
left lung cancer.Ocular examination by ultrasound and 
CT found intraocular lesions. The enucleation was 
performed; histopathology confirmed a metastatic 

adenocarcinoma of the lung to intraocular with the 
expression immunohistochemical marker CK7 
(+++)/CK20(-);CEA(+++),TTF-1(+++). 

Althought symptomatic ocular metastases are 
rare,they shoud be considered in cancer patients 
presenting with alterations in visual acuity.Metastatic 
cancer shoud be considered in the differential 
diagnosis of a intraocular lesions. The lung carcinoma 
is the second most common primary site of ocular 
metastasis;opthalmological examination of patients 
with lung cancer having visual symptoms is quite 
significant. 

Histopathological diagnosis can aid localisation of 
the primary tumor and allow prompt treatment to be 
insituted. 

Conclusion: The Ocular metastases should be 
suspeted in patients with history of cancer and 
decreased visual acuity or any other symptoms of eyes 

Đặt vấn đề 
Các tổn thương ác tính di căn đến mắt, đặc biệt là 

di căn vào nội nhãn là một trong những biểu hiện bệnh 
lý hiếm gặp, tỉ lệ mắc bệnh trên những bệnh nhân ung 
thư rất thấp khi so sánh với các vị trí di căn xa thường 
gặp khác như gan, phổi, xương, não. Trong thực tế lâm 
sàng các bệnh nhân ung thư ít được quan tâm đến 
những vấn đề nhãn khoa một cách có hệ thống, các 
nhà nhãn khoa ở các tuyến cơ sở thường bỏ qua 
những mối liên hệ giữa mắt và tiền sử ung thư của 
bệnh nhân đến khám mắt. 

Trong tháng 1/2011 tại khoa Giải Phẫu Bệnh Lý 
Bệnh Viện C Đà Nẵng đã ghi nhận được một trường 
hợp ung thư biểu mô tuyến ở phổi di căn nội nhãn có 
các đặc điểm điển hình về mặt lâm sàng và giải phẫu 
bệnh. Chúng tôi thông báo trường hợp này và hồi cứu y 
văn nhằm rút kinh nghiệm và bổ sung cho lâm sàng 
một tư liệu tham khảo trong chẩn đoán và theo dõi 
bệnh nhân ung thư có triệu chứng ở mắt. 

Tóm tắt bệnh án 
Bệnh nhân Trần Công Th. Sinh năm 1951, Nam 

giới. 
Địa chỉ: Sơn Trà-Đà Nẵng. Nghề Nghiệp: giáo viên 
Hồ sơ vào viện lần 1 số 8512 - Bệnh viện C Đà 

Nẵng. 
Ngày 31/8/2010- Bệnh nhân đến khám bệnh với lý 

do khàn tiếng- mất tiếng được chẩn đoán là là viêm 
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thanh quản cấp, điều trị không đáp ứng, được chụp X-
Quang phổi thường qui phát hiện tổn thương ở phổi trái 
nghi lao phổi, xét nghiệm BK đờm âm tính. 

Ngày 15/9/2010 chụp CT phát hiện ung thư phổi 
trái, có di căn gan. Bệnh nhân được chuyển đến tuyến 
trên tiếp tục điều trị hóa chất. Trong thời gian này phát 
hiện có di căn hạch cổ trái 

Ngày 11/1/2011, bệnh nhân có triệu chứng đau 
nhức mắt phải rất nhiều, chảy nước mắt, nên nhập viện 
điều trị tại khoa mắt, hồ sơ bệnh án nhập viện lần 2 số 
1100334. 

Bệnh nhân được chẩn đoán: Glaucom cấp ở mắt 
phải, nhãn áp mắt phải: 32mm Hg, mắt trái: 16 mm Hg. 
Thị lực mắt phải: ánh sáng(+), không soi được đáy mắt, 
có cương tụ rìa. mắt trái: thị lực 8/10. 

Kết quả siêu âm mắt(13/1/2011): nhãn cầu tròn 
đều, có khối tăng âm hình dạng không đồng nhất, xâm 
chiếm gần toàn bộ nhãn cầu.  

Kết quả CT(17/1/2011).: 
- Mắt phải: Nội nhãn tăng đậm độ bất thường vùng 

chứa dịch kính, kích thước hốc mắt không thay đổi. 
Không thấy dấu hiệu tổn thương dạng hiệu ứng choán 
chỗ trong vòng hậu nhãn cầu. 

- Mắt trái: cấu trúc mô não không có dấu hiệu bất 
thường. Kết luận: MP tăng đậm độ nội nhãn cầu, chưa 
thấy tổn thương nội sọ trước và sau thuốc cản quang 

Bệnh nhân được chỉ định lấy bỏ nhãn cầu mắt phải 
thực hiện phẫu thuật ngày 18/1/2011. 

Kết quả giải phẫu bệnh: tiêu bản số P11- 056. 
- Đại thể: Nhãn cầu căng,có đường kính khoảng 

4cm, trong lòng nhãn cầu chứa nhiều dịch đông đặc 
màu xám đen, hơi đỏ, mủn nát, dễ bong, võng mạc 
dày khoảng 5mm. 

- Vi thể: các tế bào võng mạc bị bong ra, nhiều dịch 
kết tinh, mô hoại tử, xen lẫn các đám tế bào biểu mô 
tuyến co cụm thành đám nhỏ, kích thuớc không đều, 
có nhân lớn nhân chia rõ.Bào tương hẹp, hơi sáng. 

- Kết quả hóa mô miễn dịch: (thực hiện tại Bệnh 
Viện K Hà Nội) 

CK 7 dương tính (+++), CK 20 âm tính (-). 
CEA dương tính (+++), TTF-1 dương tính (+++). 
Kết luận: Di căn ung thư biểu mô tuyến của phổi 

đến nội nhãn. 
Sau mổ bệnh nhân ổn định, các triệu chứng ở 

mắt giảm hẳn được xuất viện ngày 21/01/2011. Tái 
khám sau 1 tháng và 6 tháng (12/7/2011): bệnh 
nhân ổn định. 

Bàn luận 
1. Tỉ lệ mắc bệnh. 
Horner - vào năm 1864 và Perl -vào năm 1872 đã 

có những mô tả đầu tiên về biểu hiện của di căn ung 
thư biểu mô đến hốc mắt và màng mạch mắt thông 
qua việc khám nghiệm tử thi (12,16). Năm 1904 Ulthoff 
tìm thấy 1/30000 bệnh nhân mắt bị ung thư di căn, 
Những nghi nhận trong những năm 20-30 vào thế kỷ 
20 cho thấy tỷ lệ di căn mắt rất thấp từ 1/48000 đến 
1/150000 bệnh nhân mắt (12,13,18). Trong một nghiên 
cứu lâm sàng của Godtfredson vào năm 1944 đã cho 
thấy trên 8712 bệnh nhân ung thư bị di căn được xạ trị, 

có 6 bệnh nhân bị di căn mắt, tỉ lệ khoảng 0,07%. Một 
thông báo khác vào năm 1967 của Albert tỉ lệ di căn 
mắt là 2,3% mắt. Các ghi nhận khác cho thấy tỉ lệ di 
căn mắt dao động từ 4-7,3%(18). Một tỉ lệ mắc bệnh 
khá thấp cho bệnh lý ung thư di căn mắt về mặt lâm 
sàng(18). Tuy nhiên qua việc khám nghiệm tử thi một 
cách hệ thống trên những bệnh nhân ung thư tử vong 
lại cho thấy tỷ lệ di căn mắt của ung thư biểu mô có 
một tỷ lệ khá cao: nghiên cứu của Block cho thấy tỉ lệ 
này lên đến 12% tổng số bệnh nhân; tương tự như vậy 
ở một ngân hàng mắt cũng có tỉ lệ 12,6% bị di căn mắt 
trên những bệnh nhân ung thư hiến giác mạc (18). 
Trong vòng 27 năm tỉ lệ ung thư di căn đến mắt tăng từ 
2,2% đến 10,5% (7). Một số y văn về nhãn khoa đã 
nhấn mạnh ung thư biểu mô di căn đến mắt là một 
nhóm bệnh thường gặp nhất trong những trường hợp u 
ác tính ở mắt. Theo Sheild cho thấy 2/3 bệnh nhân có 
bệnh lý nội nhãn đều có tiền sử bị ung thư (3). Các tế 
bào ung thư di căn đến mắt theo đường máu, các tác 
giả cho rằng do lưu lượng máu cao ở động mạch thể mi 
và cấu trúc mao mạch của màng mạch mắt là điều 
kiện thuận lợi cho sự xâm nhập và phát triển các tế 
bào ung thư (2,10). Các tế bào u đến mắt thông qua 
một nhánh của động mạch cảnh trong đến động mạch 
mắt qua mạch máu thể mi và đi vào màng mạch nhỏ 
của mắt để hình thành khối ung thư thứ phát (4). Vào 
khoảng 50% tổn thương di căn đến mắt không thấy 
tiến triển trong giai đoạn thăm khám cũng như trong 
giai đoạn điều trị hóa chất. Sự tự ổn định và / hoặc 
thóai triển của ung thư biểu mô di căn mắt có thể thấy 
trong bối cảnh lâm sàng đáp ứng với điều trị hóa chất 
trong ung thư một cách có hệ thống hoặc như là một 
hình thức tự phát ở một vài bệnh nhân không được điều 
trị (11). Tuy nhiên trong thực tế lâm sàng được ghi 
nhận điều quan trọng chính là các tế bào ung thư di 
căn đến mắt đã có một sự nhạy cảm cao đối với hóa trị 
liệu và sự tiến bộ trong việc sử dụng có hiệu quả hóa trị 
liệu có thể coi là một nguyên nhân làm giảm.tỷ lệ di 
căn mắt nhất là những phác đồ có chứa hoạt chất 
Taxone (26). Điều này được thể hiện qua nghiên cứu 
của Barak cho thấy những trường hợp ung thư biểu mô 
tuyến vú và ung thư biểu mô phổi ở giai đoạn lan tỏa 
chỉ 2,17% có di căn mắt trên những bệnh nhân ung thư 
phổi và 0% trên bệnh nhân ung thư vú đối với những 
bệnh nhân không có triệu chứng mắt (26). Và một 
nghiên cứu khác chỉ có dưới 1% bệnh nhân ung thư 
phổi có di căn mắt (6). Như vậy di căn mắt của ung thư 
biểu mô có thể được xem như là một biểu hiện cho sự 
đáp ứng kém đối với hóa trị liệu? 

2. Vị trí u nguyên phát. 
Các y văn đều nhấn mạnh u nguyên phát thường 

gặp trong những trường hợp ung thư biểu mô di căn 
đến mắt là ung thư vú trên những bệnh nhân nữ và ung 
thư phổi trên những bệnh nhân nam. Theo Sheid cho 
thấy có đến 2/3 trường hợp bệnh nhân di căn mắt có 
tiền sử bị ung thư (3). Trường hợp bệnh nhân của 
chúng tôi là nam giới, đã được xác định u nguyên phát 
ở phổi tương tự với nghi nhận của các tác giả khác.Tỉ lệ 
bệnh nhân bị di căn mắt có một sự thay đổi tùy theo 
ghi nhận của các tác giả khác nhau; 77% - 87% bệnh 
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nhân nữ bị di căn mắt có tiền sử ung thư vú, 11% bệnh 
nhân nữ có tiền sử ung thư phổi (4). 26% - 49% bệnh 
nhân nam bị di căn mắt có tiền sử ung thư phổi (4,7). 
Biểu hiện di căn đến màng mạch mắt đứng ở hàng thứ 
sáu trong những vị trí thường gặp của dị căn ung thư 
phổi đến các cơ quan xa. Di căn mắt thường được tìm 
thấy khi có ít nhất hai cơ quan bị di căn (9). Bên cạnh 
đó vẫn có một số trường hợp bệnh nhân di căn mắt 
chưa phát hiện được vị trí u nguyên phát 34% bệnh 
nhân không có tiền sử ung thư tại thời điểm chẩn đoán 
17% - 19% không tìm thấy u nguyên phát (9,19). Các 
ghi nhận khác cho thấy 24,7% bệnh nhân nam và 
7,8% bệnh nhân nữ cũng không phát hiện được u 
nguyên phát (4). Đôi khi biểu hiện di căn mắt được 
phát hiện trước khi có triệu chứng u nguyên phát tỉ lệ 
này dao động từ 11,6% - 46% (4,13). Trong một khảo 
sát theo chiều ngược lại trên những bệnh nhân ung thư 
phổi thì tỉ lệ di căn đến mắt khá thấp từ <1% - 2,17% 
đối với những bệnh nhân không có triệu chứng ở mắt 
(6,26). Đối với những trường hợp bệnh nhân có triệu 
chứng ở mắt thì tỉ lệ ung thư phổi di căn đến mắt lên 
đến 6-7% tổng số bệnh nhân (6). Hsuan cho rằng đa 
số bệnh nhân di căn mắt có thể không có triệu chứng 
và không được chẩn đoán (6). Bên cạnh u nguyên phát 
là vú và phổi các vị trí nguyên phát khác cũng được ghi 
nhận trong những trường hợp bệnh nhân bị di căn mắt, 
u nguyên phát ở đường tiêu hóa chiếm từ 3,5 – 4% 
tổng số bệnh nhân, thận: 2%, da: 2%, tuyến tiền liệt: 
1,3- 2%, tinh hoàn: 3%, tụy: 0,9%, tuyến giáp: 0,4%, 
các vị trí khác: 4% (4,19). 

3.Về thời điểm xuất hiện u di căn ở mắt. 
Thời điểm kể từ khi bệnh nhân được chẩn đoán và 

điều trị u nguyên phát cho đến khi có tổn thương di căn 
mắt được phát hiện, có một sự thay đổi trong những 
nghiên cứu của các tác giả, đa số bệnh nhân được 
phát hiện dưới một năm: 15,4-61% bệnh nhân (4,7), từ 
1-2 năm: 11,9%(4). Thời gian trung bình để chẩn đoán 
di căn mắt là 171 ngày (dao động từ 66-1180 ngày) 
(6). Ngoài ra di căn mắt có thể được phát hiện trong 
vòng từ 10 tháng đến 11 năm (27). Trong trường hợp 
bệnh nhân của chúng tôi, thời điểm phát hiện được 
bệnh là sau 5 tháng kể từ khi có chẩn đoán ung thư 
phổi cũng nằm trong khoảng thời gian mà các tác giả 
khác ghi nhận. Di căn đến các cơ quan xa thường là 
biểu hiện của một tình trạng ung thư tiến triển, các tác 
giả khác đã nhấn mạnh ung thư biểu mô di căn mắt 
thường phối hợp với các di căn ở những cơ quan khác. 
Tỉ lệ di căn mắt đơn độc khá thấp chỉ chiếm từ 16-
18,8% tại thời điểm chẩn đoán bệnh ở mắt (6,7). Khi di 
căn đến mắt nhất là vùng nội nhãn, màng mạch mắt, 
có ít nhất là 2 hệ cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng 
(p=0,03) (9). Có hơn 80% cho đến 86% cơ quan khác 
bị di căn bên cạnh tổn thương ở mắt (6,7,8) trong đó di 
căn mắt kèm di căn xương 52-59%, não: 24-31,8%, 
gan: 21-41%, hạch: 11-50% (6,8) Di căn nhiều cơ quan 
xa thường gặp ở bệnh nhân nữ hơn bệnh nhân nam 
66% với 39% tổng số bệnh nhân (6). Bệnh nhân chúng 
tôi bên cạnh tổn thương di căn mắt còn phát hiện thêm 
ổ di căn ở gan và hạch trong quá trình chẩn đoán và 

điều trị ung thư phổi tương đồng với những ghi nhận 
được nêu trên. 

4. Các đặc điểm lâm sàng khác. 
- Về giới tính và tuổi: Trong những trường hợp di 

căn đến mắt trong ung thư phổi đa số bệnh nhân là 
nam giới, tỉ lệ nam chiếm đến 61% so với 16% là nữ 
giới trong vòng 12 tháng (7). Tỉ lệ nam: nữ trong các 
nghiên cứu khác cũng tương tự như vậy # từ 1,5/1 đến 
2/1 (6,8). Bệnh nhân trẻ tuổi nhất được ghi nhận ung 
thư di căn mắt là 4 tuổi có u nguyên phát là ung thư 
biểu mô thể phôi tinh hoàn, đối với ung thư biểu mô 
nguyên phát ở phổi là bệnh nhân nữ 12 tuổi có di căn 
của một trường hợp Carcinoid phế quản (4). Nhìn 
chung lứa tuổi bệnh nhân bị di căn mắt nói chung 
trung bình là 64 tuổi cho cả 2 giới (15). Trong những 
trường hợp di căn từ phổi tuổi đa số bệnh nhân đều 
trên 50 tuổi, trung bình là 54-56,1 tuổi: dao động từ 42 
– 84 (6,7) hoặc 61 ±10 tuổi (8). ở trường hợp bệnh 
nhân của chúng tôi có những điểm tương đồng với 
các ghi nhận của y văn cũng là nam giới, cũng nằm 
trong độ tuổi 60. 

- Vị trí mắt di căn: Các nghiên cứu cho thấy hầu hết 
các trường hợp u di căn mắt chỉ khu trú một mắt đơn 
độc chiếm tỉ lệ cao từ 70-96%, trong khi đố ung thư di 
căn đến hai mắt cũng được ghi nhận với một tỉ lệ thấp 
và có một sự dao động tùy theo cơ sở nghiên cứu của 
các tác giả thay đổi từ 4,4 đến 30% (4,7,17). Tổn 
thương di căn đến hai mắt có tỉ lệ mắc bệnh cao trong 
những trường hợp ung thư biểu mô tuyến vú nguyên 
phát khi so sánh với các vị trí nguyên phát khác (11). 
Trong những trường hợp di căn mắt đơn độc,vị trí mắt 
Phải, mắt Trái mắt nào nhiều hơn vẫn chưa có số liệu 
thống nhất. Có nghiên cứu cho thấy mắt Phải bị nhiều 
hơn mắt Trái khoảng 55,3% so với 51,3% (15). Trong 
khi đó có tác giả cho rằng mắt Trái bị nhiều hơn mắt 
Phải: 46% ở mắt Trái 29% ở mắt Phải và 25% ở cả hai 
mắt (7), tỉ lệ mắt trái / mắt phải là 1,5 /1 (4). Điều này 
được các tác giả giải thích là do nhánh thân chung của 
động mạch cảnh trong bên trái được chia nhánh trực 
tiếp từ động mạch chủ. ở bệnh nhân chúng tôi lại thể 
hiện một trường hợp hiếm gặp là bệnh nhân bị ung thư 
phổi trái nhưng lại có di căn đến mắt phải. Đa số bệnh 
nhân đều có dấu chứng giảm thị lực, một số tác giả coi 
đây là dấu hiệu lâm sàng đầu tiên trong trường hơp 
ung thư di căn đến mắt (2,3), 92% bệnh nhân có giảm 
thị lực 26% thị trường hẹp, 88% bệnh nhân được phát 
hiện do giảm thị lực (7). Ngoài ra lâm sàng của những 
bệnh nhân bị ung thư di căn mắt còn biểu hiện một tình 
trạng viêm mãn tính màng mạch nho và tăng nhãn áp 
thứ áp, bệnh nhân của chúng tôi có nhãn áp mắt phải 
lên đến 32 mmHg.Biến chứng bong võng mạc cũng 
thường gặp có tỉ lệ mắc bệnh cao từ 87,9-90% tổng số 
bệnh nhân (5,13). Các triệu chứng lâm sàng khác như 
lóa mắt có biểu hiện ở 13% tổng số bệnh nhân, ruồi 
bay (floaters): 5-21%, ám điểm (Scotoma): 6-31%, 
nhiễu loạn hình thể (metamorphopsia) 3-5% bệnh 
nhân, song thị, đỏ mắt, đau cũng được ghi nhận 
(3,4,20). Triệu chứng đau trong mắt không thường gặp 
nhưng có thể vẫn hiện diện đến 16% bệnh nhân di căn 
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mắt (20). Xuất huyết và tiết dịch võng mạc cũng được 
ghi nhận khi khám mắt (2). Có lẽ đây chính là những 
nguyên nhân đã gây khó khăn và không thể soi đáy 
mắt cho bệnh nhân của chúng tôi được. Khi phẩu tích 
đại thể khối nhãn cầu cho thấy toàn bộ nội nhãn chứa 
nhiều mô hoại tử và máu đông. Màu sắc hình dáng và 
thành phần phân bố mạch máu ở đáy mắt là những 
tính chất quan trọng góp phần vào trong chẩn đoán 
phân biệt giữa u di căn với các bệnh lý khác: di căn 
mắt đến từ phổi, thận có màu cam(3), các mảng sắc tố 
trên võng mạc, màng mạch có màu vàng, và màu nâu 
dịch kính có thể là ung thư hắc tố di căn (1,2). Di căn từ 
vú, đường tiêu hóa và phổi có màu vàng chói đến vàng 
trắng, từ thận có màu đỏ cam, từ tuyến giáp có màu đỏ 
cam đến hồng (17). 

Chẩn đoán lâm sàng một trường hợp ung thư biểu 
mô di căn mắt cần được đặt ra trên một bệnh nhân tiền 
sử ung thư, có giảm thị lực hoặc có những triệu chứng 
về mắt khác. 

- Về phân loại mô học của ung thư phổi di căn: 
Theo các nghiên cứu cho thấy loại mô học của ung thư 
biểu mô phổi di căn đến mắt thường gặp là loại ung thư 
biểu mô tuyến, tỉ lệ gặp trong di căn mắt từ 41-68,8% 
tổng số bệnh nhân (6,8). Các loại mô học khác cũng 
được ghi nhận ung thư biểu mô tế bào vảy chiếm: 18.1-
18.8%, ung thư biểu mô kém biệt hóa: 12,5% (6,8)., 
ung thư biểu mô tế bào nhỏ: 22,7%, ung thư tế bào lớn: 
13,6%, carcinoid: 4,5% (8). Bệnh nhân của chúng tôi 
cũng được ghi nhận là một trường hợp ung thư biểu mô 
tuyến của phổi di căn đến mắt, phù hợp với tỉ lệ bệnh 
qua nhận xét của các tác giả nêu trên. 

Việc xác định nguồn gốc ung thư và vị trí nguyên 
phát của u trên những bệnh nhân có biểu hiện di căn 
xa không gặp khó khăn trên những trường hợp bệnh 
nhân có tiền sử lâm sàng,có chẩn đoán hình ảnh rỏ 
ràng và có được một chẩn đoán mô bệnh học thường 
qui đáng tin cậy. Tuy nhiên để có được những chứng 
cứ chắc chắn hơn và luôn được y văn nhấn mạnh là 
việc áp dụng Hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán mô 
bệnh học thông qua việc sử dụng các dấu ấn 
Cytokeratin (CK): để xác định ung thư có nguồn gốc 
biểu mô và phối hợp với các dấu ấn đặc hiệu cho cơ 
quan riêng biệt. Xác định sự bộc lộ các loại CK góp 
phần trong việc phân loại chính xác và chi tiết của các 
lọai biểu mô khác nhau. Trong quá trình phát triển và 
biến đổi thành u, các dấu chứng chỉ điểm đặc hiệu của 
các loại CK của tế bào vẫn được lưu giữ. 

CK7 và CK20 là dấu hiệu thường được áp dụng để 
xác định vị trí lâm sàng giữa ung thư biểu mô tuyến 
tiền liệt: CK7(-)/CK20(-) và ung thư biểu mô niệu mạc: 
CK7(+)/CK 20(+); ung thư biểu mô tế bào gai: CK7(-) 
và ung thư biểu mô niệu mạc bàng quang CK7(+) và 
giữa ung thư biểu mô đại trực tràng: CK7(-)/ Ck20(+) 
với ung thư biểu mô buồng trứng, nội mạc tử cung, 
phổi, tuyến nước bọt hoặc tuyến vú CK7(+)/Ck20(-) 
(21,23). 

Trong trường hợp ung thư biểu mô tuyến của phổi 
di căn được xác định bằng CK7(+)/CK20(-) đạt ngưỡng 
94% (21,22,23,24). 

Đối với dấu ấn đặc hiệu cho cơ quan: TTF-1 được 
xem là đặc hiệu cho ung thư biểu mô tuyến của phổi 
đạt ngưỡng: 75% - 96% (+) (21,24,25). Ngòai ra dấu 
ấn CEA (+) cũng được coi là chỉ điểm cho ung thư biểu 
mô tuyến ở phổi (24).  

Sự phối hợp trong việc đánh giá Hóa mô miễn 
dịch với các dấu ấn CK7, CK20, TTF-1, CEA cũng hội 
đủ điều kiện để chẩn đoán phân biệt giữa ung thư 
biểu mô tuyến ở phổi với các nhóm ung thư biểu mô 
tuyến khác (22) 

Kết quả về Giải phẫu bệnh lý thường quy và Hóa 
mô miễn dịch ở bệnh nhân chúng tôi thỏa mãn tất cả 
các điều kiện cho phép để kết luận về một trường hợp 
di căn mắt của ung thư biểu mô tuyến ở phổi với CK7 
(+++), CK20 (-), CEA (+++), TTF-1 (+++). 

Kết luận 
Ung thư biểu mô tuyến của phổi Trái di căn đến nội 

nhãn mắt Phải được thể hiện khá điển hình về mặt lâm 
sàng - giải phẫu bệnh trên một bệnh nhân nam 61 
tuổiđược điều trị hóa chất trước đó 5 tháng với triệu 
chứng ở mắt: đau, giảm thị lực và tăng nhãn áp. 

Đây là một trường hợp hiếm gặp và có thể xem là 
một cảnh báo cho chúng tôi cần quan tâm đến mắt 
trên những bệnh nhân ung thư nhiều hơn. Chẩn đoán u 
di căn mắt cần đặt ra khi những bệnh nhân ung thư 
hoặc có tiền sử ung thư nhất là trên bệnh nhân lớn tuổi 
có triệu chứng về mắt hoặc liên quan đến mắt, để có 
hướng xử trí và điều trị thích hợp. Thăm khám mắt một 
cách hệ thống trong quá trình săn sócvà theo dõi bệnh 
nhân ung thư biểu mô là một vấn đề nên được quan 
tâm hơn. 

HÌNH ĐẠI THỂ KHỐI U NHÃN CẦU  
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HÌNH THÁI BỆNH HỌC MỘT SỐ U BIỂU MÔ TUYẾN ỨC NGUYÊN PHÁT THƯỜNG GẶP 

 
Trần Thị Tươi, Nguyễn Văn Hưng 

Trường Đại học Y Hà Nội 
Tóm tắt 
UBMTƯ là những u xuất phát từ thành phần tế bào 

(TB) biểu mô (BM) của tuyến ức (TƯ), gồm các UTƯ 
(thymoma), ung UTBMTƯ và u thần kinh nội tiết 
(TKNT) của tuyến ức.  

Kết quả: 85 ca u biểu mô tuyến ức (UBMTƯ) đã 
được phẫu thuật gồm u tuyến ức (UTƯ) 75,3%; ung thư 
biểu mô tuyến ức (UTBMTƯ) 24,7% với kích thước u từ 
2-14 cm. Trong nhóm UTƯ, 64 ca thuộc các typ A, AB, 
B1, B2, B3 và u hiếm gặp khác với tỷ lệ lần lượt là 
18,8%; 37,5%; 10,9%; 20,3%; 7,8% và 4,7%. Các u 
kích thước >10 cm có tỷ lệ xâm nhập cao hơn nhóm u 
<10 cm. Thường gặp KTQM (khoảng trống quanh 
mạch) trong UTƯ typ B hơn các typ khác.  

Kết luận: đặc điểm đại thể và vi thể trong nhiều 
trường hợp có thể giúp ích cho chẩn đoán u biểu mô 
tuyến ức nguyên phát thường gặp. 

Từ khóa: U biểu mô tuyến ức (UBMTƯ), U tuyến 
ức (UTƯ), ung thư biểu mô tuyến ức (UTBMTƯ), 
khoảng trống quanh mạch (KTQM).  

RÐsumÐ 
MORPHOPATHOLOGIE DES TUMEURS 

ÐPITHÐLIALES THYMIQUES PRIMITIVES 

COMMUNES 
Carcinome thymique est d’origine des cellules 

ÐpithÐliales thymiques, comprend des thymomes, 
carcinomes thymiques et tumeurs neuroendocrines 
thymiques.  

RÐsultats: 85 cas de carcinome thymique opÐrÐs 
se composent de 75,3% thymome, 24,7% carcinome 
thymique avec 2 – 14 cm µ la dimension moyenne. 
Aux groupe de thymome, 64 cas sont de type A, AB, 
B1, B2, B3 et autres rares types avec le score ayant 
respectivement 18,8%; 37,5%; 10,9%; 20,3%; 7,8% et 
4,7%. La capacitÐ de mÐtastase des tumeurs 
thymiques µ la dimension plus de 10 cm est plus haute 
que celle des tumeurs moins de 10 cm. L’espace 
perivasculaire dans le thymome est plus souvent que 
les autres.  

Conclusion: Dans la plupart de cas, les caractÌres 
macroscopiques et microscopiques peuvent aider µ 
confirmer le diagnostic des tumeurs ÐpithÐliales 
thymiques primitives communes.  

Mots clÐs: Tumeur ÐpithÐliale thymique, thymome, 
carcinome thymique, espace perivasculaire. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Theo WHO [dẫn theo 11], UBMTƯ là những u xuất 

phát từ thành phần tế bào (TB) biểu mô (BM) của 
tuyến ức (TƯ), gồm các UTƯ (thymoma), ung 
UTBMTƯ và u thần kinh nội tiết (TKNT) của tuyến ức. 

TƯ là một cơ quan lympho- biểu mô rất phức tạp, 
do vậy trước khi phân loại mô học của WHO (2004) về 
UTƯ ra đời, rất nhiều quan điểm và phân loại mô học 
của u này đã được bàn luận, thậm chí có nhiều quan 
niệm và thuật ngữ khác nhau đã được sử dụng trong 
nhiều năm. Tác giả Bell [dẫn theo 2], vào năm 1917, 
đã sử dụng thuật ngữ –thymoma– để chỉ –những khối 
u lành hoặc ác tính có nguồn gốc từ tế bào biểu mô 
tuyến ức–. Phân loại mô học kinh điển của Bernatz PE 
và cs [7] đã được sử dụng rộng rãi trong thời gian dài. 
Phân loại này dựa vào tỷ lệ tương đối của thành phần 
tế bào biểu mô u và TB lympho để phân loại UTƯ 
thành típ ưu thế lympho bào, típ ưu thế BM, típ hỗn hợp 
và típ ưu thế TB thoi. Tuy nhiên, thành phần TB 
lympho không u chiếm ưu thế rất dễ bị nhầm lẫn trong 
phân loại này. Hơn nữa, các biến thể mô học không 
phải khi nào cũng phù hợp với đặc tính lâm sàng của u. 
Năm 1976, Rosai F và Levine G.D đã đề nghị chỉ dùng 
thuật ngữ –thymoma– cho các u bắt nguồn từ TB BM 
TƯ. Tiến bộ hơn, Muller-Hurmelink H.K và cs [12] đã 
cho rằng hình thái học của UTƯ có liên quan với tạo 
mô học của u, do vậy, họ đã phân loại u tuyến ức 
thành típ tủy, típ vỏ và típ hỗn hợp. 

Nhiều nghiên cứu cho rằng, các típ mô học theo 
phân loại UTƯ năm 2004 của TCYTTG cũng là một 
yếu tố tiên lượng độc lập cùng với giai đoạn bệnh của 


